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Tác dụng GIẢM SƯNG, ĐAU, CẢI THIỆN VẬN ĐỘNG của cao tiêu thũng chỉ thống  
trên bệnh nhân bong gân - đụng giập phần mềm do chấn thương 

 
Phạm Văn Trịnh, Tạ Văn Bình  

Đại học Y Hà Nội 

 
tóm tắt 
Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng, ngẫu nhiên, mở, 

có nhóm chứng, trên 70 bệnh nhân > 18 tuổi, bị đụng 
giập phần mềm hoặc bong gân nhẹ do chấn thương 
ngoại nhằm đánh giá tác dụng giảm sưng, đau, cải 
thiện khả năng vận động của cao “tiêu thũng chỉ 
thống” so với nhóm chứng sử dụng 
Alphachymotrypsine và Paracetamol cho thấy: Cao 
tiêu thũng chỉ thống có tác dụng cải thiện tốt các triệu 
chứng của bong gân thể nhẹ và đụng giập phần mềm 
do chấn thương: Điểm VAS giảm từ 7,1 ± 0,87 điểm 
xuống còn 1,5 ± 0,66 điểm với p <0,05. Giảm diện 
tích sưng nề: Chi trên từ 3,4 ± 0,20cm2 xuống còn 0,7 
± 0,23cm2; chi dưới từ 3,6 ± 0,33cm2 xuống còn 0,8 ± 
0,32cm2; vị trí khác từ 4,1+0,4cm2 xuống còn 0,6 
±0,49cm2 với p<0,05. Triệu chứng vận động theo 
thang điểm Lee được cải thiện rõ rệt với p <0,05.  

summary 
Clinical research, randomized, open, placebo-

controlled, 70 patients> 18 years old, software broken 
or slight sprain injury external to evaluate the effect of 
reducing swelling, pain, improve mobility of the “Tieu 
thung chi thong” compared with the control group 
used Alphachymotrypsine & Paracetamol show: “Tieu 
thung chi thong” improved the symptoms of mild 
sprains and crash armor software injuries: VAS score 
decreased from 7.1 ± 0.87 to 1.5 ± 0.66 (p <0.05). 
Reduce swelling area: In the hands from 3.4 ± 0.20 
cm2 to 0.7 ± 0.23 cm2; leg from 3.6 ± 0.33 cm2 to 0.8 ± 
0.32 cm2; different location from 4.1 + 0.4 cm2 to 0.6 ± 
0.49 cm2 (p <0.05). Motor symptoms on a scale of 
Lee improved significantly with p <0.05. 

Keywords: tieu thung chi thong, software broken, 
sprain. 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Chấn thương kín phần mềm là tổn thương khá phổ 

biến và ngày càng tăng ở nước ta cũng như trên thế 
giới cùng với sự gia tăng các nguyên nhân do hỏa khí, 
tai nạn giao thông và tai nạn lao động [1],[2]. 

Theo Nguyễn Mạnh Nhâm, trong tổng số 2882 
trường hợp cấp cứu tai nạn giao thông tại bệnh viện 
Việt Đức từ 24/3/1998 đến 26/6/1998 có tới 1760 lệnh 
nhân (chiếm 77,1%) thuộc loại chấn thương phần 
mềm nhẹ [3]. 

Các thuốc y học hiện đại (YHHĐ) điều trị chấn 
thương kín phần mềm chủ yếu là thuốc giảm đau, 
chống viêm (non steroid, steroid). Song các thuốc 
này còn có một số tác dụng không mong muốn như 
gây xuất huyết tiêu hóa, độc với gan, thận, dị ứng... 

Phương pháp đắp cao tiêu thũng chỉ thống điều trị 
chấn thương kín phần mềm được giới thiệu trong sách 

“Các phương pháp dân gian điều trị ngoài độc đáo 
của Trung Quốc”. Trên cơ sở muốn vận dụng những 
nghiên cứu cơ bản của các nước, tìm ra một bài thuốc 
thích hợp ứng dụng vào điều kiện lâm sàng cụ thể 
của Việt Nam, chúng tôi tiến hành nghiên cứu này với 
mục tiêu: Đánh giá tác dụng giảm sưng, đau, cải thiện 
vận động của cao tiêu thũng chỉ thống trên bệnh 
nhân bong gân-đụng giập phần mềm do chấn thương. 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu  
Khoa Ngoại - Bệnh viện Y học cổ truyền (YHCT) 

Hà Nội, từ 02/2007 - 12/2007. 
2. Thuốc nghiên cứu 
Cao tiêu thũng chỉ thống do Khoa Dược Bệnh viện 

YHCT Hà Nội sản xuất với thành phần: Khương 
hoàng (50g), Khương hoạt (50g), Chi tử (60g), Can 
khương (30g), Nhũ hương (30g), Một dược (30g), Đại 
hoàng (50g), Hoàng bá (40g), Hồng hoa (20g), Hồi 
hương (30g), Đinh hương (30g), Long não (50g), 
Vaseline vừa đủ.  

3. Đối tượng nghiên cứu 
70 bệnh nhân >18 tuổi, không phân biệt giới, nghề 

nghiệp, được chẩn đoán đụng giập phần mềm hoặc 
bong gân nhẹ do chấn thương ngoại, tự nguyện tham 
gia và thoả mãn tất cả các điều kiện trong tiêu chuẩn 
lựa chọn, tiêu chuẩn loại trừ theo y học hiện đại và y 
học cổ truyền được nêu trong đề cương nghiên cứu.  

4. Thiết kế nghiên cứu 
Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên, nhãn 

mở, có nhóm chứng. Dựa trên mức độ tổn thương, vị trí 
tổn thương chia ngẫu nhiên vào hai nhóm: 

+ Nhóm nghiên cứu (35 bệnh nhân): đắp cao tiêu 
thũng chỉ thống dầy 1 cm. Đắp gạc băng kín vết 
thương. Ngày thay thuốc một lần x 10 ngày. 

+ Nhóm chứng (35 bệnh nhân): Chườm đá lạnh 
cách 30 phút/ lần vùng chấn thương, làm 3 lần đối với 
những bệnh nhân mới bị chấn thương trong 4 giờ đầu. 
Uống Alphachymotrypsine 0,25g (ngày 4 viên chia 2 
lần x 10 ngày) và Paracetamol 0,5g (ngày 4 viên chia 
2 lần x 10 ngày). 

5. Chỉ tiêu nghiên cứu. 
Bệnh nhân tự theo dõi triệu chứng đau theo thang 

điểm VAS. Dùng tấm plastic vô khuẩn để đo diện tích 
sưng nề theo đơn vị cm2, nếu ở tứ chi đo chu vi vùng 
tổn thương (cm). Triệu chứng hạn chế vận động của 
khớp: Dựa theo chỉ số Lee: Thực hiện động tác không 
khó khăn (0 điểm); Thực hiện động tác hơi khó khăn 
(1 điểm); Thực hiện động tác khó khăn (2 điểm); 
Không thực hiện được động tác (3 điểm). Tất cả các 
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chỉ tiêu được đánh giá vào các thời điểm trước và sau 
điều trị. 

6. Xử lý số liệu và tính kết quả. 
Số liệu thu thập được nhập vào máy tính trên phần 

mềm Epi-info 6.04, sau đó kiểm tra để phát hiện và 
xử lý các lỗi do vào số liệu sai. So sánh 2 tỷ lệ bằng 
test χ

2, so sánh 2 giá trị trung bình bằng test t–
student. 

KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 
1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu. 
Độ tuổi 18 - 29 chiếm tỷ lệ cao nhất (Nhóm chứng 

45,8%; nhóm NC 54,3%). Nam chiếm tỷ lệ cao hơn 
nữ (Nhóm chứng nam 51,4%; nhóm NC nam 62,9%). 
Tổn thương do đụng giập phần mềm chiếm tỷ lệ cao 
hơn bong gân nhẹ: nhóm chứng 80%; nhóm NC 
82,9%. Chấn thương do tai nạn giao thông chiếm tỷ lệ 
lớn nhất: nhóm chứng 62,9%; nhóm NC 65,7%. Vị trí 
tổn thương ở chi trên và chi dưới hai nhóm chiếm tỷ lệ 
cao và gần tương đương nhau, phù hợp với nghiên 
cứu của Lê Đức Tuấn [4]. Thời gian bị bệnh < 6 giờ 
chiếm tỷ lệ cao (nhóm chứng 42,9%, nhóm NC 
48,5%). Bệnh nhân thể huyết ứ chiếm tỷ lệ cao (nhóm 
chứng 77,1%, nhóm NC 74,3%). Tuy nhiên, không có 
sự khác biệt có ý nghĩa thống kê (p>0,05) giữa 2 
nhóm khi phân bố bệnh nhân theo: tuổi, giới, loại tổn 
thương, nguyên nhân chấn thương, vị trí tổn thương, 
thời gian bị bệnh hoặc thể bệnh của YHCT. 

2. Hiệu quả điều trị. 
Bảng 1: Sự thay đổi triệu chứng đau theo thang 

điểm VAS 
 

VAS 
Thời điểm 

Nhóm chứng (n = 35) Nhóm NC (n = 35) 
X ± SD (Điểm) X ± SD (Điểm) 

D0 7,1 ±0,87 6,9 ±0,80 
D10 1,5 ± 0,66 1,4 ±0,85 

Chênh lệch 5,6 ± 0,68 5,5 ± 0,83 
 

Sau điều trị, điểm VAS trung bình ở từng nhóm 
giảm dần. Sự khác biệt có ý nghĩa thống kê với 
p<0,05. Điểm VAS trung bình của nhóm chứng giảm 
được 5,6 ± 0,68 điểm; nhóm NC giảm được 5,5 ± 0,83 
điểm. Điểm VAS của nhóm chứng so với nhóm NC ở 
thời điểm trước điều trị và sau điều trị khác biệt không 
có ý nghĩa thống kê với p>0,05. 

Theo lý luận của YHCT, đau trong sang thương là 
do kinh lạc bị bế tắc do khí trệ, huyết ứ gây nên. Cao 
tiêu thũng chỉ thống có các vị thuốc hành khí, hoạt 
huyết manh như nhũ hương, một dược, hồng hoa, 
đinh hương, hồi hương phối hợp tác dụng hành khí 
hoạt huyết, thông kinh hoạt lạc nên làm giảm đau và 
hết đau nhanh. Nhũ hương có tác dụng hoạt huyết, 
hành khí, chỉ thống, tiêu thũng sinh cơ, nhưng nặng 
về hoạt huyết. Một dược cũng có tác dụng hoạt huyết 
chỉ thống, tiêu thũng sinh cơ, nhưng nặng về phá 
huyết hơn. Nhũ hương, một dược hai vị này cùng phối 
hợp với nhau thì tác dụng giảm đau rất mạnh là hai vị 
thuốc chủ yếu của ngoại khoa YHCT. 

Bảng 2: Sự thay đổi diện tích sưng nề theo vị trí 
tổn thương  

Vị trí sưng nề 
Nhóm chứng Nhóm NC 

X ± SD (cm2) n X ± SD (cm2) n 

Chi 
trên 

D0 3,3 ± 0,28 16 3,4 ± 0,20 15 
D10 0,7 ± 0,27 16 0,7 ± 0,23 15 

Chênh lệch 2,61 ± 0,27 16 2,7 ± 0,25 15 

Chi 
dưới 

D0 3,7 ± 0,35 14 3,6 ± 0,33 15 
D10 0,8 ± 0,27 14 0,8 ± 0,32 15 

Chênh lệch 2,9 ± 0,23 14 2,8 ± 0,31 15 

Vị trí 
khác 

D0 4,0 ± 0,45 5 4,11 ± 0,47 5 
D10 0,7 ± 0,42 5 0,61 ± 0,49 5 

Chênh lệch 3,3 ± 0,40 5 3,51 ± 0,50 5 
Sự thay đổi diện tích sưng nề theo vị trí tổn thương 

trước sau điều trị ở từng nhóm giảm có ý nghĩa thống 
kê với p<0.05. Diện tích sưng nề của nhóm chứng so 
với nhóm NC ở thời điểm trước điều trị và sau điều trị 
khác biệt không có ý nghĩa thống kê với p > 0,05. 

Theo YHCT trong cao có đại hoàng có tác dụng 
hoạt huyết hoá ứ, trừ thấp, lợi thuỷ, nghiên cứu dược 
lý học hiện đại nó còn có tác dụng kháng khuẩn, cải 
thiện tuần hoàn tại chỗ, chống sưng nề. Hồng hoa 
hoạt huyết thông kinh, khứ ứ, chỉ thống, dược lý học 
hiện đại cho thấy vị này ức chế sự ngưng tập tiểu cầu, 
hồi phục tính thấm thành mạch đang bị tăng cao, có 
thể nhờ đó mà vị này có tác dụng chữa phù nề, giảm 
đau. Một dược theo dược lý y học cổ truyền có tác 
dụng hoạt huyết tiêu ứ, tiêu ung, bài nùng, chỉ thống, 
tiêu thũng, sinh cơ. Nhũ hương ngoài tác dụng hoạt 
huyết còn có tác dụng tiêu phù, sinh cơ, điều trị vết 
thương lâu khỏi. Chi tử thanh nhiệt lợi thấp, lương 
huyết. Phối hợp các tác dụng trên làm nên tác dụng 
chống sưng nề mạnh của cao tiêu thũng chỉ thống. 

Bảng 3. Sự thay đổi triệu chứng vận động theo 
thang điểm Lee. 

Nhóm 
Thực hiện  
động tác 

Nhóm chứng (n=35) Nhóm NC (n=35) 
D0  D10 D0 D10 

n % n % n % n % 
Không được 1 2,8 0 0 2 6,5 0 0 
Khó khăn 10 28,6 5 14,2 9 25,7 4 11,4 

Hơi khó khăn 15 42,8 10 28,6 16 45,2 7 20 
Bình thường 9 25,8 20 57,2 8 22,6 24 68,6 
Sự thay đổi triệu chứng vận động theo thang điểm 

Lee trước sau điều trị ở từng nhóm giảm có ý nghĩa 
thống kê với p < 0,05, nhưng sự khác biệt không có ý 
nghĩa thống kê khi so sánh giữa nhóm chứng so với 
nhóm NC ở thời điểm trước điều trị và sau điều trị. 

Theo YHCT tại vùng chấn thương có hạn chế vận 
động chủ yếu là do huyết ứ, khí trệ gây nên. Cho nên 
khi đắp cao tiêu thũng chỉ thống hiện tượng huyết ứ, 
khí trệ giảm và hết dần, các tổn thương hồi phục, cho 
nên hồi phục được vận động. 

KẾT LUẬN 
Cao tiêu thũng chỉ thống có tác dụng cải thiện tốt 

các triệu chứng của bong gân thể nhẹ và đụng giập 
phần mềm do chấn thương: 

+ Điểm VAS giảm từ 7,1±0,87 điểm xuống còn 
1,5±0,66 điểm với p <0,05. 

+ Giảm diện tích sưng nề: Chi trên từ 3,4±0,20cm2 
xuống còn 0,7±0,23cm2; chi dưới từ 3,6±0,33cm2 
xuống còn 0,8±0,32cm2; vị trí khác từ 4,1+0,4cm2 
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xuống còn 0,6±0,49cm2 với p < 0,05. 
+ Triệu chứng vận động theo thang điểm Lee 

được cải thiện rõ rệt với p <0,05. 
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ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦA BỔ SUNG KẼM VÀ ĐA VI CHẤT LÊN SỰ PHỤC HỒI DINH DƯỠNG  

Ở TRẺ SUY DINH DƯỠNG CÓ NHIỄM ROTAVIRUS 
 

LƯU THỊ Mỹ THỤC - Bệnh viện Nhi TW 

LÊ THỊ HỢP - Viện dinh dưỡng 
TÓM TẮT 
Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả của bổ sung kẽm và 

đa vi chất lên sự phục hồi dinh dưỡng ở trẻ suy dinh 
dưỡng có nhiễm Rotavirus.  

Phương pháp: nghiên cứu thử nghiệm can thiệp 
mù kép có đối chứng trên lâm sàng. Tiến hành tại 
Bệnh Viện Nhi TƯ từ 6/2009- 9/2012. 

Có 144 trẻ suy dinh dưỡng (SDD) mức độ nhẹ và 
vừa có nhiễm Rotavirus, tuổi từ 12 đến 24 tháng tham 
gia nghiên cứu, được chia ngẫu nhiên làm 3 nhóm: 

Nhóm được bổ sung vitamin A 1 liều duy nhất: 
100.000UI và phối hợp với kẽm gluconate 20 
mg/ngày trong 14 ngày (A) 

Nhóm được bổ sung kẽm gluconate đơn thuần với 
liều 20 mg/ngày trong 14 ngày (B) 

Nhóm được bổ sung kẽm với liều như trên và thêm 
vitamin nhóm B gồm: (Vitamin B1: 2mg; Vitamin B2: 2 
mg; Vitamin B6: 1mg; Viatmin B12: 0,5mcg; 
Niacinamide: 20mg: Calcium Pantothenate: 2mg; 
Folic acid: 300mcg) trong 14 ngày (C) 

Tất cả các trẻ được sử dụng ORS và hướng dẫn 
cách theo dõi và không sử dụng bất cứ thuốc hay sản 
phẩm nào khác trong suốt thời gian theo dõi. 

Chỉ số đánh giá kết quả điều trị: tăng cân, tăng 
chiều dài, sự chuyển độ SDD và thay đổi tình trạng 
dinh dưỡng (TTDD) sau can thiệp. Bệnh nhân được 
đánh giá sau 1 tháng tính từ khi bắt đầu can thiệp 

Kết quả: Cân nặng tăng trung bình 500gr/tháng 
và không có sự khác biệt giữa 3 nhóm. Chiều cao 
tăng 1.5cm ở nhóm bổ sung kẽm đơn thuần, tăng 
1,87cm và tăng 1,84cm ở nhóm bổ sung kẽm và 
vitamin A, nhóm bổ sung kẽm và B complex.  

Sự thay đổi TTDD giữa 3 nhóm không có sự khác 
biệt với p>0.05.  

Kết luận: Việc phục hồi cân nặng giữa 3 nhóm 
không có sự khác biệt rõ rệt nhưng chiều cao tăng 
thấp nhất ở nhóm bổ sung kẽm đơn thuần so với bổ 
sung kẽm phối hợp với các vi chất khác.  

Từ khoá: Rotavirus, trẻ suy dinh dưỡng, bổ sung 
kẽm, kẽm với vitamin A, kẽm với B-complex, tăng 
cân, tăng chiều cao. 

summary 
Objectives: The authors evaluated the effect of 

zinc and multinutrient treatment on growth in children 
malnutrition with acute Rotavirus diarrhea without 
dehydration. 

Methods: This double-blind, randomized, 
controlled trial was conducted at Viet Nam National 
Hospital of Pediatric from 2009-2012. A total of 144 
malnutrition children diarrhea caused by Rotavirus 
without dehydration, ages 12 to 24 months. They 
were assigned to zinc (20 mg/day) in 14 days and 
vitamin A: 100.000IU (A) or zinc gluconate only (B) or 
Zinc with vitamin B (C) group during 14 days. The 
main outcome measures were weight gain, height 
gain, change of malnutrition situation.. 

Results: weight gain 500gr/month but no 
significantly in 3 groups. height gain heightest in A 
group1.87cm then 1.84cm in C group and lowest in B 
group with only 1.5cm/month. 

Have no significantly between 3 groups about 
change of malnutrition situation.  

Conclusion: Although no significantly between 3 
groups about weight gain but height gain in B group is 
less than compares to A and C group. 

Keywords: Rotavirus, malnutrion chlidren, supply 
zinc, zinc –vitamin A, zinc – Bcomplex, weight gain, 
height gain. 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Kẽm là một yếu tố vi lượng rất quan trọng của cơ 

thể, nó cần thiết cho nhiều hoạt động chức năng của 
cơ thể như phát triển, tăng trưởng, miễn dịch. Thiếu 
kẽm là nguyên nhân chính gây thấp còi ở trẻ dưới 5 
tuổi [9]. Thiếu kẽm và SDD protein gắn bó chặt chẽ 
với nhau và là bệnh rất phổ biến ở trẻ em tại các nước 
đang phát triển. Nhìn chung ở trẻ nhỏ về mặt lý thuyết 


